	Tuần 22
Tiết   43
	ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật.   
	Ngày soạn:17/02/2024
Ngày dạy: 20/02/2024


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh nắm được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái nhiệt dộ và độ ẩm môi trường đến các đặc điểm về sinh thái, sinh lí và tập tính của sinh vật.
- Giải thích được sự thích nghi của sinh vật.
2. Kỹ năng: Phân tích, so sánh, trình bày câu trả lời.
3. Thái độ: Biết bảo vệ thiên nhiên và bản thân.
4. Định hướng phát triển năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
b. Năng lực riêng:Vận dụng và trình bày.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: 
- Tranh phãng to H 43.1; 43.2; 43.3 SGK.
- Mẫu vật về thực vật ưa ẩm (thài lài, ráy, lá dong, vạn niên thanh...) thực vật chịu hạn (xương rồng, thông, cỏ may...) động vật ưa ẩm, ưa khô.
- Bảng 43.1 và 43.2 SGK
2. Học sinh: 
III. Chuỗi các hoạt động học:
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Sắp xếp các nhân tố sau vào từng loại nhân tố:
ánh sáng, chuột, cây gỗ khô, con trâu, cây cỏ, con người, hổ, độ ẩm.
- Nhân tố vô sinh:
- Nhân tố hữu sinh:
Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng như thế nào lên đời sống sinh vật?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	




	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV đặt câu hỏi:
- Trong chương trình sinh học ở lớp 6 em đã được học quá trình quang hợp, hô hấp của cây chỉ diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường như thế nào?
- GV yêu cầu HS nghiên cứu VD1; VD2; VD3, quan sát H 43.1; 43.2, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi:
- VD1 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của thực vật?
- VD2 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của thực vật?
- VD3 nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm nào của thực vật?
- Các sinh vật sống được ở nhiệt độ nào? Có mấy nhóm sinh vật thích nghi với nhiệt độ khác nhau của môi trường? Đó là những nhóm nào?
- Phân biệt nhóm sinh vật hằng nhiệt và biến nhiệt? Nhóm nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ môi trường? Tại sao?
- GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng 43.1 vào bảng phụ
- GV treo bảng 43.1 của 1 vài nhóm HS để HS nhận xét.
- GV treo đáp án đúng (Bảng 43.1 SGK)
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
II. .ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- GV cho HS quan sát 1 số mẫu vật: thực vật ưa ẩm, thực vật chịu hạn, yêu cầu HS:
- Giới thiệu tên cây, nơi sống và hoàn thành bảng 43.2 SGK.
- GV công bố kết quả của 1 vài nhóm, cho HS nhận xét.
- Nêu đặc điểm thích nghi của các cây ưa ẩm, cây chịu hạn?
- Giới thiệu tên động vật, nơi sống và hoàn thành tiếp bảng 43.2.
- GV công bố kết quả 1 vài nhóm, cho HS nhận xét.
- Nêu đặc điểm thích nghi của động vật ưa ẩm và chịu hạn?
- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
- Vậy độ ẩm đã tác động đến đặc điểm nào của thực vật, động vật?
- Có mấy nhóm động vật và thực vật thích nghi với độ ẩm khác nhau?
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS liên hệ kiến thức sinh học 6 nêu được:
+ Cây chỉ quang hợp tốt ở nhiệt độ 20- 30oC. Cây nhiệt đới ngừng quang hợp và hô hấp ở nhiệt độ quá thấp (0oC) hoặc quá cao (trên 40oC).


- HS thảo luận nhóm, phát biểu ý kiến, các HS khác bổ sung và nêu được:
+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái (mặt lá có tầng cutin dày, chồi cây có các vảy mỏng), đặc điểm sinh lí (rụng lá).
+ Nhiệt dộ đã ảnh hưởng đến đặc điểm hình thái động vật (lông dày, kích thước lớn)

+ Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến tập tính của động vật.


- HS khái quát kiến thức từ nội dung trên và rút ra kết luận.









2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
II. .ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS quan sát mẫu vật, nêu tên, nơi sống và điền vào tấm trong kẻ theo bảng 43.2.


- HS quan sát mẫu vật, nghiên cứu SGK trình bày được đặc điểm cây ưa ẩm, cây chịu hạn SGK.


- HS quan sát tranh và nêu được tên, noi sống động vật, hoàn thành bảng 43.2 


- HS quan sát tranh, nghiên cứu SGK và nêu được đặc điểm của động vật ưa ẩm, ưa khô SGK.
- HS trả lời và rút ra kết luận.




2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	I. Ảnh hưởng của nhiệt độ lên đời sống sinh vật
- Nhiệt độ môi trường đã ảnh hưởng tới hình thái, hoạt động sinh lí, tập tính của sinh vật.
- Đa số các loài sống trong phạm vi nhiệt độ 0-oC. Tuy nhiên cũng có 1 số sinh vật nhờ khả năng thích nghi cao nên có thể sống ở nhiệt độ rất thấp hoặc rất cao.
- Sinh vật được chia 2 nhóm:
+ Sinh vật biến nhiệt
+ Sinh vật hằng nhiệt.
	

























II.ảnh hưởng của độ ẩm lên đời sống của sinh vật 
- Động vật và thực vật đều mang nhiều đặc điểm sinh thía thích nghi với môi trường có độ ẩm khác nhau.
- Thực vật chia 2 nhóm:
+ Nhóm ưa ẩm (SGK).
+ Nhóm chịu hạn (SGK).
- Động vật chia 2 nhóm:
+ Nhóm ưa ẩm (SGK).
+ Nhóm ưa khô (SGK).





	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
trả lời câu hỏi 1, 2 SGK/129
trả lời câu hỏi  3, 4 SGK129
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	




	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Học bài và trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 SGK.
- Đọc mục “Em có biết”.
- Sưu tầm tư liệu về rừng cây, nốt rễ cây họ đậu, địa y.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập





2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	





CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi trong SBT


















  
















	[bookmark: _GoBack]Tuần 22
Tiết   44
	ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	Ngày soạn:17/02/2024
Ngày dạy: 22/02/2024


I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu và nắm được thế nào là nhân tố sinh vật.
- Nêu được mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và sinh vật khác loài.
2. Kỹ năng: Phân tích so sánh, trình bày, quan sát, vận dụng.
3. Thái độ:Yêu thiên nhiên yêu bản thân.
4. Định hướng phát triển năng lực:
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học, năng lực hợp tác, năng lực giao tiếp, năng lực quan sát, giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống ...
b. Năng lực riêng: Tự giải quyết vấn đề, vận dụng thưc tế.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
1. Giáo viên: 
- Tranh phãng to H 44.1; 44.2; 44.3 SGK.
- Tranh ảnh sưu tầm về quan hệ cùng loài, khác loài.
2. Học sinh: 
III. Chuỗi các hoạt động học:
	HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
	NỘI DUNG

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Kiểm tra câu 2, 3 SGK trang 129.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	




	B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	I. Quan hệ cùng loài
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS quan sát H 44.1 trả lời câu hỏi về mối quan hệ cùng loài  SGK:
- Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng lẻ?
- Trong thiên nhiên, động vật sống thành bầy, đàn có lợi gì? Đây thuộc loại quan hệ gì?
- GV nhận xét, đánh giá, đưa 1 vài hình ảnh quan hệ hỗ trợ.
- GV đưa ra 1 vài hình ảnh quan hệ cạnh tranh.
- Yêu cầu HS làm bài tập  SGK trang 131.
- GV nhận xét nhóm đúng, sai.
- Sinh vật cùng loài có mối quan hệ với nhau với nhau như thế nào?
- Trong chăn  nuôi, người ta đã lợi dụng quan hệ hỗ trợ cùng loài để làm gì?



2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
II. Quan hệ khác loài
1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin bảng 44, các mối quan hệ khác loài:
- Quan sát tranh, ảnh chỉ ra mối quan hệ giữa các loài?
- Yêu càu HS làm bài tập  SGK trang 132, quan sát H 44.2, 44.3.
- Trong nông, lâm, con người lợi dụng mối quan hệ giữa các loài để làm gì? Cho VD?
- GV: đây là biện pháp sinh học, không gây ô nhiễm môi trường.

2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	I. Quan hệ cùng loài
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS quan sát tranh, trao đổi nhóm, phát biểu, bổ sung và nêu được:
+ Khi gió bão, thực vật sống thành nhóm có tác dụng giảm bớt sức thổi của gió, làm cây không bị đổ, bị gãy.
+ Số lượng cá thể trong loài phù hợp điều kiện sống của môi trường.

+ Khi số lượng cá thể trong đàn vượt quá giới hạn sẽ xảy ra quan hệ cạnh tranh cùng loài  1 số cá thể tách khỏi nhóm (động vật) hoặc sự tỉa thưa ở thực vật.
+ ý đúng: câu 3.

+ HS rút ra kết luận.

+ HS liên hệ, nêu được:
Nuôi vịt đàn, lợn đàn để chúng tranh nhau ăn, sẽ mau lớn.
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
II. Quan hệ khác loài
1. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS nghiên cứu bảng 44 SGK  tìm hiểu các mối quan hệ khác loài:
+ Cộng sinh: tảo và nấm trong địa y, vi khuẩn trong nốt sần rễ cây họ đậu.
+ Hội sinh: cá ép và rùa, địa y bám trên cành cây.
+ Cạnh tranh: lúa và cỏ dại, dê và bò.
+ kí sinh: rận kí sinh trên trâu bò, giun đũa kí sinh trong cơ thể người.
+ Sinh vật ăn sinh vật khác; hươu nai và hổ, cây nắp ấm và côn trùng
2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau

	I. Quan hệ cùng loài.
- Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau hình thành nên nhóm cá thể.
- Trong 1 nhóm có những mối quan hệ:
+ Hỗ trợ; sinh vật được bảo vệ tốt hơn, kiếm được nhiều thức ăn.
+ Cạnh tranh: ngăn ngừa gia tăng số lượng cá thể và sự cạn kiệt thức ăn  1 số tách khỏi nhóm.
















II. Quan hệ khác loài
+ Dùng sinh vật có ích tiêu diệt sinh vật có ích tiêu diệt sinh vật có hại.
VD: Ong mắt đỏ diệt sâu đục thân lúa, kiến vống diệt sâu hại lá cây cam.

- Bảng 44 SGK trang 132.






	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Trả lời câu hỏi 1,2 SGK/134
- GV sử dụng sơ đồ SGV trang 153 để kiểm tra bằng cách các « đều để trống và HS hoàn thành nội dung. Trả lời câu hỏi 3,4 SGK/134
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập






2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	




	D. HOẠT ĐỘNG TÌM TÒI MỞ RỘNG

	1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Học bài, chuẩn bị bài mới.
2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Đánh giá HS
	1. Thực hiện nhiệm vụ học tập

2. Báo cáo kết quả hoạt  động và thảo luận
Tự đánh giá nhau
	





CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu hỏi trong SBT




